đánh giá chất lượng thiết kế  nhà chung cư cao tầng để bảo đảm phát triển bền vững

                                                                                    PGS.TS. Phạm  Đức Nguyên

Báo cáo tại hội thảo “Kiểm định chất lượng nhà chung cư cao tầng” do Cục   Giám định Nhà nước tổ chức tại Hà Nội tháng 6/2004
     Đô thị hoá , Kiến trúc sinh thái  và sự phát triển bền vững

   “Phát triển bền vững là sự phát triển đáp ứng được nhu cầu của hiện tại mà không ảnh hưởng đến khả năng đáp ứng nhu cầu của thế hệ tương lai”- đây là định nghĩa đã được Cộng đồng quốc tế công nhận (Brundland Commission 1987). 

Thủ tướng Phan Văn Khải: “Chúng ta đã ở vào thời điểm không thể duy trì được tăng trưởng kinh tế nếu không nâng cao được chất lượng và tính bền vững của sự phát triển, cả về kinh tế, xã hội và môi trường” (báo cáo tại Hội nghị lần thứ 9 BCH TƯ khoá IX). 

Để phát triển bền vững cần bảo đảm sự tồn tại đa dạng sinh thái và phát triển cân bằng của các hệ sinh thái, duy trì các tiềm năng tái sinh, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, gồm đất, nước, không khí và các dạng năng lượng. Những vấn đề được quan tâm hàng đầu trên phạm vi toàn cầu để bảo đảm sự phát triển bền vững của sinh quyển là giảm lượng phát thải CO2, ngăn chặn sự biến đổi khí hậu, bảo vệ tầng Ôzôn, đã được thể hiện trong các Công ước Quốc tế mà Việt Nam tham gia và phê chuẩn.

Hiện nay, quá trình đô thị hoá đang diễn ra mạnh mẽ trên phạm vi thế giới, đặc biệt tại các nước đang phát triển như Việt Nam. Dự báo năm 2025 sẽ có khoảng 8 tỷ người sống trong các đô thị, chiếm 2/3 dân số thế giới.

Đô thị hoá là sử dụng đất đai, đồng cỏ, rừng cây, ao hồ, đồi núi thành các công trình xây dựng, là đuổi đi hoặc tiêu diệt các sinh vật hữu sinh khác và thay thế bằng con người với mật độ cao. Hệ sinh thái khu vực bị biến đổi nghiêm trọng do các chất thải độc hại do hoạt động của con người.

Có thể tổng kết ảnh hưởng của Đô thị hoá bằng bốn sức ép lên môi trường:

· Thu hẹp đất đai nông nghiệp và tự nhiên. Ví dụ, do sự phát triển đô thị và công nghiệp, tại nước Anh trong thế kỷ 20 đã mất đi 20% đất sản xuất nông nghiệp. Người ta tính rằng, hiện nay, nếu tất cả đất nông nghiệp của nước Anh được sử dụng cũng không thể sản xuất đủ lương thực cho thành phố London. 

· Khai thác gây suy thoái tài nguyên thiên nhiên;

     -   Tăng cường sử dụng năng lượng hoá thạch. Các nhà cao tầng trên thế giới trung bình tiêu thụ 150 – 250 kWh/m2/năm hay khoảng 100W/m2;

· Lượng chất thải (khí, rắn, lỏng) khổng lồ gây ô nhiễm môi trường. Dự báo tiêu thụ năng lượng hoá thạch tiếp tục tăng, đặc biệt ở châu á, sẽ gây tăng bột phát lượng phát thải khí CO2- nguyên nhân chủ yếu của sự nóng lên của trái đất

Kiến trúc –Xây dựng đô thị là nội dung cơ bản của quá trình đô thị hoá. 

Để giảm bớt sự suy thoái môi trường, bảo đảm sự phát triển bền vững của xã hội trong quá trình đô thị hoá tất yếu hiện nay, cần phải thực hành một phương hướng kiến trúc mới. Đó là kiến trúc sinh thái (ecologic architecture). Phương hướng kiến trúc này đã được các KTS trên thế giới hưởng ứng và phát triển mạnh trong mấy thập niên gần đây.

Kiến trúc sinh thái còn được gọi là Kiến trúc môi trường (Environmental Architecture) hay Kiến trúc xanh (L’Architecture verte = Green Buildings) là kiến trúc nhằm tạo lập một môi trường sinh sống vệ sinh và lành mạnh cho con người, đồng thời bảo vệ môi trường sống chung, tạo được sự  phát triển cân bằng ổn định của hệ sinh thái đô thị. 

Hướng phát triển đầu tiên của Kiến trúc sinh thái là Kiến trúc thích ứng  khí hậu (climate-adaptive architecture). Đó là kiến trúc để tận dụng tối đa điều kiện khí hậu thuận lợi, hạn chế các điều kiện khí hậu bất lợi của một địa phương, do đó tạo được một môi trường khí hậu tốt nhất, có lợi nhất cho các hoạt động và sức khoẻ của con người. Vì vậy cũng có thể gọi nó là kiến trúc sinh khí hậu (bioclimatic architecture) hay đơn giản là kiến trúc  khí hậu (climatic architecture) . 

Nguồn năng lượng của tự nhiên là vô cùng to lớn, vượt xa bất cứ một nguồn năng lượng nhân tạo khổng lồ nào. Thích ứng khí hậu là nhằm lợi dụng nhiều nhất nguồn năng lượng tự nhiên này, đem lại sức khoẻ, tiện nghi cao nhất cho con người mà xâm hại ít nhất đến môi trường tự nhiên. Thông gió tự nhiên, ánh sáng tự nhiên, sử dụng năng lượng mặt trời, nhiệt độ trong lòng đất, hồ nước, cây xanh, cảnh quan, môi trường tự nhiên…là đối tượng của kiến trúc sinh khí hậu. 

Tiến thêm một bước nữa, là kiến trúc kiểm soát khí hậu (climate control), nghĩa là không chỉ lợi dụng, mà còn phải cải tạo khí hậu bất lợi, trở thành thuận lợi để phục vụ con người. Kiến trúc thích ứng  khí hậu đòi hỏi một phương pháp tiếp cận mới đối với khí hậu địa điểm, gọi là "tiếp cận sinh khí hậu”, xem xét khí hậu theo tần suất xuất hiện trong ảnh hưởng của nó tới tiện nghi nhiệt của con người, nhờ đó có thể đề xuất các chiến lược và giải pháp thiết kế đáp ứng tốt nhất. 

Hướng phát triển thứ hai của Kiến trúc sinh thái  là  Kiến trúc có hiệu quả về năng lượng (Energy – Efficient Building), là kiến trúc nhằm sử dụng ít nhất năng lượng nhân tạo, sử dụng nhiều nhất năng lượng tự nhiên, năng lượng tái tạo, năng lượng sinh học, trong quá trình xây dựng, đặc biệt trong vận hành dài lâu công trình. 

Thực tiễn kiến trúc thế giới đã khẳng định Kiến trúc sinh thái là một phương hướng tất yếu của kiến trúc thế kỷ 21, bởi vì chỉ có theo phương hướng đó, mới bảo đảm được sự phát triển bền vững của ngôi nhà chung – Trái đất, trong quá trình đô thị hoá mãnh liệt đang diễn ra hiện nay. Vì vậy người ta cũng còn gọi nó là Kiến trúc bền vững (Sustainable Architecture). 

Mặt khác, nhà chung cư cao tầng được coi là xu thế tất yếu trong quá trình đô thị hoá trên thế giới do những ưu điểm vượt trội về giảm bớt đất xây dựng, tập trung mạng lưới hạ tầng, giao thông, dịch vụ… Nhưng nhà cao tầng, do tính kỹ thuật và công nghệ cao, cũng là loại hình kiến trúc chịu nhiều sức ép bất lợi của khí hậu, khó tạo được một môi trường bên trong - môi trường vi khí hậu (VKH) – tốt cho con người, đồng thời lại có thể gây ra những biến đổi bất lợi cho môi trường khu vực, không đảm bảo sự phát triển bền vững của hệ sinh thái đô thị. Vì vậy, chỉ có nhà cao tầng sinh thái mới có thể giải quyết hài hoà các mâu thuẫn này và đã được các nhà nghiên cứu kiến trúc thế giới đánh giá là  loại hình sẽ thay thế các loại hình kiến trúc đã có trước đây trong các đô thị thế kỷ XXI!  

Kiến trúc sinh thái nhà chung cư cao tầng ở Việt Nam

So với nhiều vùng khí hậu khác trên thế giới, khí hậu nước ta có những thuận lợi cơ bản đối với con người và công trình xây dựng. Các nghiên cứu về “sinh khí hậu” của chúng tôi cho kết quả, ví dụ ở Hà Nội, có tới 40% thời gian trong một năm thời tiết nằm trong giới hạn của vùng dễ chịu, 90% thời gian trong một năm có thể mở cửa thông thoáng tự nhiên. Những số liệu này còn cao hơn đối với khí hậu Nam Bộ. Chúng ta dư thừa ánh sáng tự nhiên, nhưng cường độ bức xạ mặt trời cũng rất lớn, có tiềm năng cao để sử dụng năng lượng tự nhiên, nhưng cũng có thể nung nóng nhà, đồ vật trong phòng, gây tải trọng nhiệt lớn khi Điều hoà khí hậu nhân tạo.

Kiến trúc sinh thái đã thường được nhắc đến ở nước ta những năm gần đây, nhưng trong một số công trình, mới chỉ lợi dụng được cảnh quan ưu ái của thiên nhiên, còn khái niệm sinh thái chỉ như một “vòng cổ trang điểm” mà chưa được thực hành nghiêm túc trong các thiết kế. Các nhà chung cư cao tầng được xây dựng ồ ạt tại các đô thị lớn trong nước, nhưng thường vi phạm các nguyên tắc cơ bản của kiến trúc khí hậu. Có thể dễ dàng nhận thấy phần lớn các chung cư cao tầng đã xây dựng ở Việt Nam có những đặc điểm chung sau đây:

· Mặt bằng dày và chặt đặc cả ba chiều không gian với một lõi chịu lực ở trung tâm không thuận tiện thông thoáng tự nhiên, trong khi gió mát ở nước ta có định hướng rõ rệt;

· Mặt đứng phẳng, nhẵn, sử dụng nhiều kính quay cả về bốn hướng mà không có gì che chắn, nên hướng nào BXMT  cũng vào sâu trong nhà, nung nóng phòng;

· Không gian “rỗng” cho cây xanh, để hút gió, để tạo bóng giảm bớt chói chang còn quá ít; 

· Đặt yêu cầu kinh tế quá cao trên yêu cầu tiện nghi và bảo vệ môi trường sinh thái. 
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ảnh 1. Mặt nhà chung cư hướng TB 16h, ngày 20/6/04
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ảnh 2. Mặt nhà chung cư hướng B 18h, ngày 20/6/04 
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ảnh 3. Mặt nhà chung cư hướng TB,  16h, ngày 20/6/04
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ảnh4. Mặt nhà chung cư hướng TB,  16h, ngày 20/6/04 
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   ảnh 5. Mặt nhà chung cư hướng TB,  16h, ngày 20/6/04 

Trong các chung cư như vậy chắc chắn không thể tạo được một môi trường VKH tiện nghi cho sức khoẻ của người dân, sẽ bắt buộc có sự can thiệp của thiết bị nhân tạo. Trong điều kiện đó, ở châu Âu người ta cho rằng , con người giống như những vật nuôi trong môi trường nhân tạo, nhiều hiệu ứng nhà đóng kín bất lợi cho sức khoẻ sẽ xẩy ra và tăng sự tiêu thụ năng lượng nhân tạo sẽ càng gây tổn hại cho môi trường đô thị.  

Cái lỗi chính ở đây không thuộc về những người thiết kế, bởi vì họ phải phục vụ khách hàng. Tất nhiên trách nhiệm tư vấn, thuyết phục không thể phủ nhận.

Điều quan trọng là hiện nay ở nước ta còn thiếu các văn bản pháp luật để thẩm định và cấp phép xây dựng công trình dựa trên những tiêu chí đánh giá công trình về mặt môi trường sinh thái. Vì vậy có hiện tượng người hành nghề thiết kế nước ngoài phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về môi trường ở chính nước họ, lại được tự do đến mức tuỳ tiện sử dụng các “thủ pháp” vi phạm nguyên tắc bảo vệ môi trường ở nước ta.

Chúng tôi cho rằng đã đến lúc cần ban hành “quy chế thiết kế kiến trúc sinh thái” dựa trên các tiêu chí định lượng bảo vệ môi trường đô thị.

tiêu chí đánh giá chất lượng

 nhà chung cư cao tầng sinh thái

Theo mục đích quản lý, chúng ta cần phân biệt hai loại tiêu chí đánh giá chất lượng nhà chung cư cao tầng.

Loại tiêu chí thứ nhất dùng để đánh giá chất lượng nhà cao tầng sau khi đã xây dựng. Khi đó chủ yếu là đánh giá chất lượng thi công và lắp đặt thiết bị cho công trình đã thiết kế, nghĩa là có thực hiện đúng với thiết kế hay không, chất lượng mỗi phần công việc có đạt mức cao hay không. Ngày nay với các thiết bị quan trắc hiện đại, các môi trường vi khí hậu trong nhà, trong khu xây dựng hoặc thành phố, các ảnh hưởng của chúng đến môi trường sinh thái đô thị, đều có thể quan trắc đánh giá một cách chính xác, để rút kinh nghiệm hoàn thiện công tác quy hoạch và thiết kế. Tuy nhiên, mọi ảnh hưởng của nó đến mỹ quan kiến trúc đô thị, đến chất lượng môi trường sống trong nhà và ảnh hưởng của nó đến môi trường sinh thái khu vực đều là “chuyện đã rồi”, gần như không thể thay đổi khi công trình đã hoàn tất. 

Loại tiêu chí đánh giá này là tiêu chí “đánh giá chất lượng xây dựng nhà”. 

Loại tiêu chí thứ hai có thể gọi tên là “tiêu chí đánh giá chất lượng thiết kế nhà chung cư cao tầng”, phục vụ cho công tác thẩm định, phê duyệt, cấp phép xây dựng cho các dự án thiết kế. Các tiêu chí này có có thể giúp sửa chữa các sai sót thiết kế, thậm chí đình chỉ xây dựng công trình nếu không thoả mãn các tiêu chí cơ bản, tránh trước các hiểm hoạ lớn hay nhỏ có thể xẩy ra về mặt môi trường. 

Dưới đây chúng tôi xin trình bày ý kiến về các tiêu chí có thể định lượng được để đánh giá chất lượng thiết kế VKH và môi trường đô thị.

1/  Tiêu chí đầu tiên là tổng lượng nhiệt trung bình truyền qua 1m2 kết cấu bao che vào nhà (gọi tắt là NVN = nhiệt vào nhà), đơn vị là W/m2 (overall thermal transmission value  = OTTV). Đây là trị số được tính trung bình của tổng năng lượng BXMT truyền qua tất cả các kết cấu mái và tường vào nhà (cũng có khi tính trung bình riêng cho mái và tường nhà).

Trị số này cho phép đánh giá tổng hợp các giải pháp thiết kế, như hướng nhà và cường độ BXMT chiếu lên bề mặt các kết cấu khác nhau, sự che bóng làm giảm BXMT, đặc điểm hấp thụ và tính năng nhận nhiệt BXMT của vật liệu kết cấu cũng như khả năng cách nhiệt của kết cấu.  Trị số càng lớn chứng tỏ thiết kế càng kém hiệu quả, nhiệt vào nhà nung nóng phòng càng nhiều, tiện nghi môi trường VKH càng kém, càng tốn nhiều năng lượng để làm mát khi sử dụng ĐHNĐ. Trị số này hiện nay có thể khống chế ở mức 20 – 30 W/m2 nếu nhà được thiết kế tốt.

2/   Tiêu chí thứ hai là năng lượng điện tiêu thụ tính trung bình cho 1m2 diện tích sử dụng của nhà (gọi tắt là ĐTT= điện tiêu thụ), đơn vị là kWh/m2/năm hoặc W/m2. Nhà thiết kế có hiệu quả về năng lượng trị số này có thể đạt  khoảng 60 – 80 W/m2, giảm bớt được tới 40% năng lượng điện tiêu thụ.

3/   Tiêu chí thứ ba là tổng lượng phát thải CO2 (Lifecycle CO2 = LCCO2), là tổng cộng lượng CO2 phát thải của công trình từ khi thiết kế, xây dựng và trong suốt quá trình vận hành, kể cả khi phá dỡ công trình. Nó là một trong những chỉ tiêu tác động môi trường quan trọng gây nên sự nóng lên của trái đất.
Ba tiêu chí này đã được thừa nhận trong nhiều quốc gia và đã được lập thành chương trình tính toán kiểm toán năng lượng và đánh giá hiệu quả môi trường.  

Ngoài ra, còn có thể đề xuất một số tiêu chí thiết kế thích ứng khí hậu khác:

4/   Tỷ lệ diện tích cửa sổ/ diện tích sàn (ký hiệu là TLcs = Tỷ lệ cửa sổ). Tiêu chí này liên quan đến thông gió tự nhiên và chiếu sáng các phòng. Đối với nhà điều tiết tự nhiên, trị số càng lớn, càng tốt. Ngược lại, các nhà điều tiết nhân tạo, trị số lớn có thể gây ra tổn thất nhiệt lớn, do đó bất lợi về sử dụng năng lượng. Trị số này có thể dao động từ 20 đến 35%, cực đại tới 50%.

5/   Tỷ lệ diện tích cửa thoát gió / diện tích cửa đón gió (ký hiệu là TLtg = Tỷ lệ thông gió) . Tiêu chí này đánh giá khả năng thông gió tự nhiên xuyên phòng trong nhà, cần thiết để tạo môi trường VKH tiện nghi và vệ sinh. Nếu TLtg = 0, sẽ không có thông gió xuyên phòng. Thông gió tự nhiên tốt khi TLtg = 20 – 50%.
6/   Tỷ lệ Diện tích sân trong / Diên tích xây dựng  của nhà (ký hiệu là TLst = Tỷ lệ sân trong).  Tiêu chí  TLst cũng liên quan đến thông gió tự nhiên và chiếu sáng trong nhà, gần như là bắt buộc đối với nhà cao tầng sinh thái. Theo tổng kết bước đầu của chúng tôi,  tỷ số này có thể điều chỉnh trong phạm vi từ 10% đến 15%.

7/   Tỷ lệ Diện tích cây xanh, cây leo / diện tích mặt ngoài nhà, hoặc Diện tích cây xanh/ diện tích sàn (ký hiệu là TLcx = Tỷ lệ cây xanh) vừa có ý nghĩa về thẩm mỹ kiến trúc, vừa có ý nghĩa sinh thái tự nhiên và sinh thái nhân văn, nên càng nhiều càng tốt. Tỷ lệ này có thể đòi hỏi ở mức 5 – 10%.

Ngoài giá trị Quy hoạch, Kiến trúc, Kết cấu, Kinh tế do kết quả xây dựng công trình đem lại, chất lượng môi trường sống  trong nhà và ảnh hưởng của công trình tới môi trường sinh thái đô thị, cần phải có vai trò quyết định việc xây dựng công trình do tác động lâu dài, tích luỹ hàng trăm năm của nó đối với người ở trong nhà và với cộng đồng dân cư đô thị. Vì vậy, xây dựng một nhà chung cư không phải là công việc và trách nhiệm của chủ sở hữu công trình mà là của toàn  xã hội.  
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